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nhẹ không chảy máu sau khi thăm khám (75,4%). 
Ngược lại tỉ lệ viêm lợi trung bình và viêm lợi nặng 
(24,6%) sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05. 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy có tới 60,8% đối 
tượng nghiên cứu có cao răng và mảng bám ở các mức 
độ khác nhau. Điều này nói lên tình trạng VSRM của 
đối tượng ở mức trung bình và kém. Trong khi đó theo 
điều tra SKRM toàn quốc trên đối tượng là người lớn 
tuổi năm 2001, tác giả Trần Văn Trường kết luận tỉ lệ 
cao răng chiếm 97,2%. 

Qua nghiên cứu này cho thấy mối tương quan giữa 
VSRM với tình trạng vùng quanh răng. Chúng tôi thấy 
tương quan chặt chẽ giữa chỉ số OHI-S với chỉ số GI và 
CPITN, nghĩa là nếu vệ sinh răng miệng không tốt sẽ 
làm tình trạng bệnh quanh răng nặng lên.  

Chỉ số quanh răng (chỉ số CPI) Theo nghiên cứu 
này, tỷ lệ mắc bệnh quanh răng chiếm 73,2%. So sánh 
với tỉ lệ mắc bệnh của tác giả Trần Văn Trường trong 
điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc năm 2001 là 
96,7% thì tỉ lệ mắc bệnh quanh răng ở nghiên cứu này 
có thấp hơn, có thể lý giải bởi sự khác nhau vềcỡ mẫu, 
đối tượng nghiên cứu và thời điểm điều tra. Như vậy 
mặc dù với số lượng đối tượng nghiên cứu còn hạn chế 
với 220 người. Song với kết quả thu được thì phần nào 
nghiên cứu này cũng chứng tỏ rằng chỉ số CPITN ở 
mức 2, cần điều trị. 

Về nhu cầu điều trị vùng quanh răng: Theo nghiên 
cứu này có 73,2% đối tượng nghiên cứu cần hướng 
dẫn vệ sinh răng miệng, lấy cao răng và làm nhẵn mặt 
răng, loại trừ mảng bám. Trong đó tỉ lệ người có nhu 
cầu điều trị phức hợp lấy cao răng, làm nhẵn mặt răng, 
nạo túi lợi và phẫu thuật là 0,9%. 

So sánh với các nghiên cứu của tác giả khác trong 
nước: Với kết quả thu được thấy nhu cầu điều trị ở mức 
III là 0,9%, kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của 
tác giả Trần Văn Trường.  

KẾT LUẬN  
Thực trạng bệnh sâu răng và viêm tổ chức quanh 

răng còn chiếm ti lệ khá cao:90%, trong đó: 
Tỉ lệ sâu răng 59,5%, SMT 2,5. 

Tỉ lệ người có cao răng 60,8%. 
Tỉ lệ mảng bám răng là 89% 
Tỉ lệ mắc bệnh quanh răng (CPI từ 1- 4) là 73,2%, 

tỉ lệ mắc trung bình và nặng (CPI từ 3- 4) là 2,7%, 
trong đó tỉ lệ mắc bệnh quanh răng nặng (CPI 4) 
chiếm 0,9%. 

Tỉ lệ mắc viêm lợi là 50,0%, tình trạng viêm lợi 
trung bình và nhẹ chiếm 94,5%, viêm lợi nặng 5,5% 
đây cũng là tỉ lệ khá cao và đáng quan tâm.  

Nhu cầu điều trị: Cần có nhu cầu hướng dẫn vệ 
sinh răng miệng: lấy cao răng và làm nhẵn mặt răng 
loại trừ mảng bám, Nhu cầu điều trị phẫu thuật là 
0,9%. 

KIẾN NGHỊ. 
Cần triển khai chăm sóc sức khỏe răng miệng cho 

công nhân công ty Sinjoobo Hải Phòng, cụ thể là lấy 
cao răng cho công nhân, hàn những răng sâu để 
phòng những biến chứng do sâu răng. Điều trị viêm lợi. 

Giáo dục kỹ năng chải răng cho công nhân để loại 
trừ mảng bám răng đang chiếm tỷ lệ cao. Khám răng 
định kỳ để đánh giá kiểm soát mảng bám sau khi công 
nhân đã được trang bị kỹ năng chải răng. 
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Phác đồ Esomeprazol (Nexium) + Amoxycilin + Levofloxacin  
so với Esomeprazol + Amoxycilin + Metronidazol  

trong điều trị loét tá tràng có Helicobacter Pylori dương tính 
  

Vũ Thị Lừu - Bệnh viện E 
Tóm tắt 
Phác đồ Esomeprazol (Nexium) + Amoxycilin + 

Metronidazol (EAM) thường được lựa chọn đầu tiên để 
diệt trừ Helicobacter Pylori (HP). Tuy nhiên trong 
những năm gần đây, phác đồ này thường bị thất bại do 
tình trạng kháng thuốc, đặc biệt là kháng Metronidazol 
ngày càng tăng. Mục đích nghiên cứu của chúng tôi là 
áp dụng Levofloxacin thay thế Metronidazol (EAL) để 
có kết quả tốt hơn. Nghiên cứu được thực hiện trên 66 
bệnh nhân LTT có HP dương tính, điều trị nội trú và 

ngoại trú tại Bệnh viện E từ tháng 10/2010 đến tháng 
4/2011. Nội soi được thực hiện theo quy ước và kiểm 
tra sau điều trị 45 ngày và sau 6 tháng. Kết quả cho 
thấy: Phác đồ EAL cho tỷ lệ hết đau là 92,9%, liền sẹo 
ổ loét là 84,8%, HP âm tính là 93,9% cao hơn phác đồ 
EAM với tỷ lệ là 82,1%, 69,7%, 75,8%. Sau 6 tháng 
phác đồ EAL cho tỷ lệ tái phát đau thượng vị là 10,7%, 
tái phát ổ loét 10,7%, tái nhiễm HP là 10,7% thấp hơn 
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phác đồ EAM là 17,4%, 17,4% và 39,1%. Tác dụng 
phụ của nhóm EAL cao hơn nhóm EAM. 

Kết luận: Phác đồ EAL có hiệu quả giảm đau, liền 
sẹo ổ loét, tiệt trừ HP cao hơn phác đồ EAM. Tuy nhiên 
phác đồ EAL có nhiều tác dụng hơn EAM, mặc dù các 
tác dụng phụ này rất nhẹ và hết ngay sau khi ngừng 
thuốc. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Loét dạ dày, tá tràng (LDDTT) là một bệnh khá phổ 

biến ở Việt Nam và trên Thế giới. Theo thống kê của 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người mắc bệnh 
LDDTT chiếm khoảng 5-10% dân số. ở Việt Nam số 
người mắc bệnh này chiếm tỷ lệ 5-7% dân số cả nước, 
26-30% vào viện vì LDDTT. Bệnh thường gây ra một 
số biến chứng nguy hiểm: xuất huyết tiêu hóa, hẹp 
môn vị, thủng ổ loét… 

LTT do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó nhiễm 
HP được coi là nguyên số 1. Điều trị tiệt trừ HP đóng 
một vai trò quan trọng trong điều trị LTT. Phác đồ EAM 
được ghi nhận có tỷ lệ tiệt trừ HP thành công, nhưng 
hiện nay, trên thực tế, hiệu quả tiệt trừ HP của phác đồ 
này ngày càng kém do sự kháng của Metronidazole 
ngày càng tăng cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn 
đến sự thất bại của phác đồ. Một số công trình nghiên 
cứu ghi nhận Levofloxacin có khả năng làm sạch H.p 
cao hơn [4]. Vì vậy chúng tôi làm đề tài này để so sánh 
hiệu quả của phác đồ EAL với phác đồ EAM trong điều 
trị LTT có H.p dương tính, với 3 mục tiêu:  

1. Nhận xét hiệu quả giảm đau và hiệu quả liền sẹo 
ổ loét tá tràng của hai phác đồ  

2. Nhận xét hiệu quả diệt HP trong điều trị loét tá 
tràng của hai phác đồ 

3.Đánh giá tác dụng không mong muốn của thuốc  
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng: 66 BN được chẩn đoán LTT có HP 

dương tính, điều trị nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện E 
từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2011. 

- Tiêu chuẩn chọn BN: Các BN từ 16-70 tuổi, đồng 
ý tham gia nghiên cứu, nội soi có ổ LTT, sinh thiết 2 
mảnh có HP (+) qua mô bệnh học. Có 66 bệnh nhân 
đồng ý tham gia, được chia ngẫu nghiên làm 2 nhóm, 
mỗi nhóm gồm 33 bệnh nhân. 

-Tiêu chuẩn loại trừ:Bệnh nhân LTT: có HP âm tính 
bằng phương pháp MBH, đang có chảy máu nặng, 
hoặc hẹp môn vị, kèm theo loét dạ dày và các bệnh 
khác (suy gan, suy thận, suy tim, rối loạn tâm thần…), 
phụ nữ có thai, có sử dụng thuốc kháng sinh trong 
khoảng thời gian 1 tháng và PPI 2 tuần trước thời gian 
nghiên cứu. LTT do dùng thuốc chống viêm không-
steroid, Corticoid và do ngộ độc. Bệnh nhân từ chối 
nghiên cứu, không tuân thủ liệu trình điều trị và bỏ 
cuộc. 

2. Phương pháp nghiên cứu:  
- NC được tiến hành theo phương pháp tiến cứu, 

nghiên cứu dọc. 
- Chẩn đoán LTT qua nội soi. - Phát hiện HP bằng 

phương pháp mô bệnh học, 
- 66 Bệnh nhân LTT có HP (+) được chia ngẫu 

nhiên thành 2 nhóm, dùng thuốc theo 2 phác đồ EAL 

và EAM theo hướng dẫn. Nhóm EAL sử dụng: 
(Amoxycilin 1000mg + Levofloxacin 500mg) x 2 
lÇn/ngµy x 10 ngày + Nexium 40mg/ngµy x 30 ngày. 
Nhóm EAM sử dụng: (Amoxycilin 1000mg + 
Metronidazol 500mg) x 2 lÇn/ngµy x 10 ngày + Nexium 
40mg/ngày x 30 ngày. Đánh giá hiệu quả làm giảm 
triệu chứng đau thượng vị và tác dụng phụ của thuốc 
qua cách hỏi triệu chứng của bệnh nhân. Đánh giá sự 
liền sẹo ổ loét bằng nội soi, đánh giá hiệu quả diệt 
sạch HP bằng phương pháp mô bệnh học âm tính, 
kiểm tra sau 45 ngày và sau 6 tháng.  

KẾT QUẢ  
1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu: 
Bảng 1. Tỷ lệ bệnh LTT theo giới 

Nhóm EAL Nhóm EAM chung Giới 
N % N % n % 

p 

Nam 19 57,6 18 54,5 37 56,1 
Nữ 14 42,4 15 45,5 29 43,9 

0,804 

Cộng 33 100,0 33 100,0 66 100,0  
 
Bảng 2: Phân bố tỷ lệ bệnh LTT theo lứa tuổi 

Nhóm EAL Nhóm EAM chung Độ tuổi 
N % N % n % 

P 

16-30 9 27,3 11 33,3 20 30,3 
31-50 13 39,4 11 33,3 24 36,4 
51-70 11 33,3 11 33,3 22 33,3 

0,832 

Cộng 33 100,0 33 100,0 66 100,0  
Tuổi 

Trung bình 
40,3 ± 15,8 40,8 ± 14,8 40,6 ± 15,2 0,974 

 
2. Hiệu quả điều trị sau 45 ngày  
Bảng 3: Đánh giá tiến bộ về triệu chứng đau thượng 

vị sau 45 ngày  
Nhóm EAL Nhóm EAM Triệu chứng đau 

thượng vị N % n % 
P 

Hết đau 26 92,9 23 82,1 
Giảm đau 2 7,1 3 10,8 

Đau không đổi 0  2 7,1 
Đau tăng 0  0  

0,308 

Cộng 28 100,0 28 100,0  
 
Bảng 4. Tỷ lệ liền sẹo ổ loét sau 45 ngày 

Nhóm EAL Nhóm EAM Kết quả làm liền 
sẹo ổ loét n % n % 

P 

Liền sẹo 28 84,8 23 69,7 
Không liền sẹo 
(ổ loét thu nhỏ) 

5 15,2 9 27,3 

Không thay đổi 0  1 3,0 

0,481 

Cộng 33 100,0 33 100,0  
 
Bảng 5. Tỷ lệ diệt trừ HP của 2 phác đồ  

Nhóm EAL Nhóm EAM Kết quả 
Diệt trừ HP n % n % 

P 

HP (-) 31 93,9 25 75,8 
HP (+) 2 6,1 8 24,2 

0,039 

Cộng 33 100,0 33 100,0  
 
3. Hiệu quả điều trị sau 6 tháng  
Bảng 6. Biểu hiện đau thượng vị sau 6 tháng 

Biểu hiện triệu chứng Nhóm EAL Nhóm EAM P 
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đau thượng vị n % n % 
Hết đau 25 89,3 19 82,6 

Giảm đau 3 10,7 4 17,4 
Không thay đổi 0  0  

Tăng lên 0  0  

>0,05 

Cộng 28 100,0 23 100,0  
 
Bảng 7: Kết quả làm liền sẹo ổ loét của 2 phác đồ  

Nhóm EAL Nhóm EAM Tính trạng ổ loét 
n % n % 

P 

Liền sẹo (S2) 25 89,3 19 82,6 
Loét tái ph ţ (A2) 3 10,7 4 17,4 >0,05 

Cộng 28 100,0 23 100,0  
 

Bảng 8. Kết quả diệt trừ HP sau 6 tháng 
Nhóm EAL Nhóm EAM Kết quả 

Xét nghiệm HP n % n % 
P 

HP (-) 25 89,3 14 60,9 
HP (+) 3 10,7 9 39,1 

 0  0  
 0  0  

<0,05 

Cộng 28 100,
0 23 100,0  

 

Bảng 9: Tỷ lệ t i̧ phát sau 6 tháng  
Nhóm EAL Nhóm EAM Kết quả kiểm tra sau 

ngừng điều trị 6 tháng n % n % 
p 

T i̧ ph ţ đau thượng vị 3/28 10,7 4/23 17,4 >0,05 
T i̧ ph ţ ổ loét TT 3/28 10,7 4/23 17,4 >0,05 

T i̧ nhiễm HP 3/28 10,7 9/23 39,1 <0,05 
 
4. Đánh giá tác dụng không mong muốn của 

thuốc  
Bảng 10: Tác dụng không mong muốn của thuốc ở 

hai phác đồ 
Nhóm EAL Nhóm EAM Tác dụng phụ 

N % n % 
P 

Đau đầu, mất 
ngủ 9 27,3 2 6,1 0,021 

Đau khớp 3 9,1   0,237 
Dị ứng      

Táo bón 3 9,1   0,237 
ỉa phân lỏng 3 9,1 1 3,0 0,605 

Nóng rát thượng 
vị      

Buồn nôn, nôn 2 6,1 2 6,1 1 
Không có triệu 

chứng phụ 15 45,5 28 84,8 0,001 

 
BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm về độ tuổi và giới tính 
ở cả 2 nhóm, lứa tuổi bị LTT có H.p thường gặp là 

31-50 tuổi. Đa số là nam, không có sự khác biệt về tuổi 
và giới ở 2 nhóm nghiên cứu. 

2. Hiệu quả làm giảm triệu chứng đau thượng vị 
Sau 45 ngày, nhóm EAL có tỷ hết đau là 92,9% 

cao hơn nhóm nhóm EAM là 82,1%. Sau 6 tháng 
nhóm EAL có tỷ hết đau là 89,3% cao hơn nhóm nhóm 
EAM là 82,6%. Tỷ lệ t i̧ ph ţ đau sau 6 tháng của phác 
đồ EAL là 10,7% thấp hơn phác đồ EAM là 17,4%. Tuy 
nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê(với 
p<0,05). So với các tác giả: Nguyễn Thúy Vinh xử 

dụng phác đồ OAM 7 ngày (tỷ lệ hết đau thượng vị là 
78,3%) [3], Phan Thị Minh Hương và Hoàng Trọng 
Thảng (2005) xử dụng phác đồ EAC 7 ngày cho tỷ lệ 
hết đau thượng vị là: 83,3% [2]. Kết quả này tương tự 
phác đồ EAM và thấp hơn phác đồ EAL của chúng tôi. 
Qua 4 nghiên cứu trên cho thấy levofloxacin có tỷ lệ 
giảm đau cao hơn Metronidazole và Claritromycin. 

3. Hiệu quả làm liền sẹo ổ loét 
Sau 45 ngày nhóm EAL cho tỷ lệ liền sẹo tốt (đạt 

84,8%) cao hơn nhóm EAM (đạt 69,7%). Sau 6 tháng 
nhóm EAL cho tỷ lệ liền sẹo (89,3%) cao hơn nhóm 
EAM (82,6%). Tỷ lệ t i̧ phát ổ loét sau 6 tháng của 
nhóm EAL là 10,7% thấp hơn nhóm EAM là 17,4%. 
Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê 
(với p>0,05). Tác giả Phan Thị Minh Hương và Hoàng 
Trọng Thảng (2005) xử dụng phác đồ EAC 7 ngày cho 
tỷ lệ lành sẹo ổ loét là 83,3% [2], Nguyễn Thúy Vinh xử 
dụng phác đồ OAM 7 ngày cho tỷ lệ lành sẹo ổ loét là 
73;7% [3]. Chúng tôi nhận thấy phác đồ sử dụng 
levofloxacin có tỷ lệ làm liền sẹo cao hơn 
Metronidazole.  

4. Hiệu quả diệt trừ HP 
Sau 45 ngày điều trị nhóm EAL có tỷ lệ diệt sạch 

HP (đạt 93,9%) cao hơn nhóm EAM (đạt 75,8%). Tỷ lệ 
diệt sạch HP trong phác đồ EAL của chúng tôi tương tự 
nghiên cứu của Nista và cộng sự (2006) sử dụng phác 
đồ EAL trong thời gian 7 ngày, tỷ lệ thành công là 
90,6% [4] và cao hơn nghiên cứu của Đào Hữu Ngôi và 
CS, năm 2009 sử dụng phác đồ OAL cho các bệnh 
nhân loét dạ dày, tác tràng điều trị lần đầu 
(Omeprazole 20mg, Amoxycilin 1000mg, levofoxacin 
500mg) x 2 lần/ngày x 14 ngày, hiệu quả tiệt trừ Hp là 
88,2% [4], nghiên cứu của Giannini và CS năm 2006 
sử dụng phác đồ 3 thuốc (Rabeprazole + Levofloxacin 
+ Tinidazole) x 7 ngày tỷ lệ diệt trừ HP thành công đạt 
86%, Gisbert và Cs sử dụng phác đồ (PPI+ Amoxycilin 
+ Levofloxacin) x 10 ngày đạt tỷ lệ tiệt trừ HP là 88,2%. 
Đó có thể do các phác đồ này đã sử dụng các PPI 
khác nhau. Tuy nhiên so với nghiên cứu của Trần 
Thiện Trung, Quách Trọng Đức, Lý Kim Hương năm 
2008, sử dụng phác đồ EAL (Nexium 20mg, 
Amoxycilin 1000mg, Levofloxacin 250mg), 2 lÇn/ngµy x 
10 ngày cho 38 bệnh nhân, hiệu quả tiệt trừ HP là 
68,4% [6] và theo tác giả Bilardi và CS năm 2004 sử 
dụng phác đồ PLA (Pantoprazole 40mg + Levofloxacin 
250mg + Amoxycilin 1000mg x 2 lÇn/ngµy x 10 ngày) 
đạt tỷ lệ diệt trừ Hp là 70% cho bệnh nhân trước đó đã 
điều trị thất bại với ít nhất một trong các phác đồ khác 
thì tỷ lệ trong các nghiên cứu trên và nghiên cứu của 
chúng tôi cao hơn nhiều,có thể do liều lượng của 
levofloxacin trong 2 nghiên cứu này thấp hơn của 
chúng tôi, hoặc do vấn đề kháng thuốc của mỗi khu 
vực khác nhau, cũng như các đối tượng nghiên cứu 
khác nhau [5]. Các nghiên cứu trên cho thấy các phác 
đồ phối hợp 3 thuốc kết hợp nexium (40 mg/ngày) với 
levofoxacin (1g/ngày) có hiệu quả tiệt trừ HP cao. 
Levofloxacin là một kháng sinh thuốc nhóm 
Fluoquinolones, là thuốc có tác dụng ngăn chặn DNA 
gyrase của vi khuẩn và sự tổng hợp DNA của vi khuẩn. 
Tuy nhiên, kháng thuốc với nhóm Fluoquinolones hiện 
đang gia tăng nhanh chóng tại các vùng khác nhau 
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trên thế giới [5]. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ 
kháng Levofloxacin là 20% ở một số vùng khác nhau 
và có thể là nguyên nhân của tiệt trừ HP thất bại. 
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng tỷ lệ diệt trừ 
thành công của phác đồ EAL cao (93,9%) cũng có 
nghĩa là tỷ lệ kháng levofloxacin ở tại đây là thấp. 

Sau 6 tháng phác đồ EAL duy trì hiệu quả diệt HP 
cao hơn phác đồ EAM, với tỷ lệ là 89,3% và 60,9%. Tỷ 
lệ tái phát HP của nhóm EAL là 10,7% thấp hơn hẳn 
nhóm EAM 39,1%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thông 
kê với p<0,05. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự nghiên 
cứu của Nguyễn Quang Duật xử dụng phác đồ PAC 10 
ngày, kết quả sau 6 tháng cho tỷ lệ HP(-) là 93, HP (+) 
là 7% [1]. Nguyễn Kim Loan xử dụng phác đồ EAC 10 
ngày, kết quả sau 6 tháng cho tỷ lệ HP(-) là 83,3%,HP 
(+) là 16,7%, tỷ lệ HP(-) cao hơn phác đồ EAM và thấp 
hơn phác đồ EAL của chúng tôi, tỷ lệ xuất hiện trở lại 
của HP sau 6 tháng thấp hơn phác đồ EAM và cao 
hơn phác đồ EAL của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy 
phác đồ sử dụng levofloxacin duy trì hiệu quả diệt HP 
cao hơn phác đồ sử dụng Clarithromycin và 
Metronidazole.  

5. Tác dụng phụ: 
ở cả 2 nhóm đều ở mức độ nhẹ, không có trường 

hợp nào ở mức độ nặng. Khi so sánh các triệu chứng 
không mong muốn ở cả 2 nhóm: Nhóm EAL có tác 
dụng phụ nhiều hơn nhóm EAM, đặc biệt là triệu chứng 
đau đầu, mất ngủ, đau khớp. Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thông kê với p<0,05. Tuy nhiên, các triệu chứng 
này đều nhẹ và hết sau khi ngừng thuốc. 

KẾT LUẬN  
1. Hai phác đồ điều trị LTT trên đều có tỷ lệ hết đau 

và tỷ lệ liền sẹo tốt.Sau 45 ngày Phác đồ EAL có tỷ lệ 
tương đối cao hơn phác đồ EAM với tỷ lệ là 92,9%, 
84,8% và 82,1%, 69,7%. Sau 6 tháng ngừng điều trị, 
phác đồ EAL có hiệu quả duy trì tốt hơn EAM,tỷ lệ tái 
phát đau thượng vị, tỷ lệ loét tái phát là 10,7%, thấp 

hơn phác đồ EAM là 17,4 %. Tuy nhiên sự khác biệt 
trên không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

2. Sau 45 ngày phác đồ EAL có tỷ lệ diệt HP 
(93,9%) cao hơn hẳn so với phác đồ EAM sau (75,8%). 
Sau 6 tháng tỷ lệ tái nhiễm HP là 10,7% thấp hơn phác 
đồ EAM là 39,1% Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
với p<0,05. 

3. Tác dụng không mong muốn của thuốc: Phác đồ 
EAL có nhiều tác dụng phụ hơn EAM. Sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p<0,05. Tuy nhiên các tác dụng 
phụ đều nhẹ và hết ngay sau khi ngừng thuốc, nên 
không có bệnh nhân nào bỏ dở liệu trình điều trị. 
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ĐIỀU TRA DỊCH TỄ HỌC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ 
TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2004 

  
Phan Hướng Dương và cs 

Tóm tắt 
Nghiên cứu được tiến hành trên 2.700 người trưởng 

thành từ 30-64 tuổi tại 27 xã của tỉnh Kiên Giang. Kết 
quả như sau: 

Tỷ lệ mắc đái tháo đường (ĐTĐ): 4,7%; rối loạn 
đường huyết lúc đói: 4,1% và rối loạn dung nạp 
glucose: 10,7%. 

Các yếu tố nguy cơ của bệnh là tuổi, thừa cân và 
béo phì, tăng huyết áp, tiền sử gia đình bị ĐTĐ và ít 
hoạt động thể lực. 

Sự kết hợp của các yếu tố nguy cơ làm tăng rõ rệt 
nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ. 

Kiến thức của cộng đồng về phòng chống bệnh 
ĐTĐ còn rất hạn chế. 

Summary 

The study was carried out on 2700 subjects at the 
age from 30 to 64 years old at 27 communes of 
Kiengiang province. The result is: 

The prevalence of diabetes was 4,7%, that of 
impaired fasting glycemia (IFG) was 4,1% and that of 
impaired glucose tolerance (IGT) was 10,7%. 

The risk factors of diabetes were age, overweight 
and obesity, hypertension, familial history of diabetes 
and physical inactivity 

The combination of the risk factors increased 
substantially the risk of diabetes development. 

The community knowledge as well as awareness of 
diabetes were very limited 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng 

trên toàn thế giới. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế 


